
III.2. T−ong tác giữa vải và đất 

III.2.1. Đặc điểm của đất yếu 

 Đặc trưng chính của nền đất yếu là tính biến dạng cao và khả năng chịu tải 
thấp. Vì vậy, Vấn đề lún và ổn định của nền là các vấn đề chính trong tính toán thiết 
kế các công trình trên nền yếu. Nhiều công trình đường, đê, đập xây dựng trên nền 
đất yếu có độ lún từ 30% đến hơn 50% chiều cao của đất đắp. Độ lún này lại xẩy ra 
trong khoảng thời gian dài cùng với hiện tượng lún không đều khiến cho có thể làm 
nứt gẫy hay sụp đổ cả công trình, gây hậu hoạ xấu. 

 Các loại đất yếu này có đặc điểm là cốt đất rất yếu và có thể tích rỗng lớn 
thường chứa đầy nước (nước lỗ rỗng). Khi có tải trọng như đường, đê, đập và của 
nước tác dụng lên nền đất yếu thì sẽ có thẻ xuất hiện độ lún rất lớn. Các độ lún này 
là nguyên nhân của những sự cố nghiêm trọng khác. 

 Bất cứ sự tăng tải nào cũng có thể làm tăng áp lực nước lỗ rỗng và trong các 
loại đất không thấm thì nước này thoát ra rất chậm từ nơi có áp lực cao. Hơn nữa, áp 
lực nước lỗ rỗng đẫ bị tăng cao này có thể gây mất ổ định đất dẫn đến phá hoại mái 
dốc. 

Nguy cơ mất ổn định cũng ảnh hưởng đến mức độ an toàn của nền đất đắp. 
Một hệ thống thoát nước thẳng đứng sẽ cho phép tăng nhanh quá trình rút nước lỗ 
rỗng và loại bỏ nguy cơ mất ổn định trượt, tạo ổ định đắp được nền cao. 

 Các biện pháp nhân tạo làm thoát nước nhanh kết hợp với việc chất gia tải 
trước là một biện pháp xử lý nền nhằm tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất có 
hệ số thấm nhỏ như đất sét, bùn sét v v... . Như vậy giảm được nguy cơ lún không 
đều, đặc biệt là đảm bảo cho phần lớn độ lún xuất hiên hết trong giai đoạn đang thi 
công, sau đó đến giai đoạn sư dụng thì trị số độ lún tiếp theo chỉ còn rất nhỏ hoặc 
hầu như băng không. 

III.2.2. Cơ sơ lý luận cho các công trình đất có cốt 

Sử dụng những tính chất và độ linh hoạt của kết cấu VĐKT trong kết cấu đất 
đắp (đê, đập) và nền đất (nền đường) ...đã là một đề xuất hữu hiệu. Dùng VĐKT làm 
chức năng gia cố mới được áp dụng nhưng đã được đánh giá cao, xu thế phát triển 
rộng rãi trong xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi. Hình 1 là sơ hoạ một số 
kết cấu điển hình: 

 - VĐKT tăng cương ổn định tổng thể (hình a) 

 - VĐKT tạo mái đất rất dốc để tiết kiệm diện tích (hình b, c) 
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 - VĐKT neo giữ tường chắn mảnh (hình d) 



 - VĐKT tăng cường ổ định vùng đát đắp (hình e, g) 

Hình 1. Dùng VĐKT để gia cố đất mềm yếu 

 Nhìn nhận đất có vải qua các yếu tố sau: 

1. Ma sát bề mặt của vải và đất: 

 Cơ chế tương tác chủ đạo giữa đất với cốt liên quan đến sức cản do ma sát, 
sức kháng tải bị động và chuyển vị uốn của cốt. Thực tế ảnh hưởng của chuyển vị 
uốn tới các đặc trưng của công trình đất là rất nhỏ nên theo Schlosser và Buhan 
(1990) có thể bỏ qua. Vì thế có thể đơn giản hoá cơ chế tương tác Đất - Cốt như sau: 
Đó là sự trượt của đất trên cốt hay cơ chế cắt trực tiếp và kéo của cốt khỏi đất hay cơ 
chế kéo. 

 Theo nghiên cứu cảu Jewell (1982), khi dưa VĐKT có định hướng vào đất 
đắp, sức chông trượt của đất tăng lên rõ rệt. 

 Xét một phân tử đất đắp bình thường và một phân tử đất dắp được gia cường 
(hình 2). 

 + Với đất rời, không có vải tăng cường, ứng suất cắt lớn nhất tính theo công 
thức: 

   (τxy)max = σy.tgϕmax                                             (II.1) 

 + Khi gia cố vải, giả thiết vải chịu được lực kéo FR hợp với đường thẳng đứng 
một góc θ thì ứng suất cắt lớn nhất là: 
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  (τxy)max = σy.tgϕmax +
S

R

A
F

(cosθ.tgϕmax + sinθ)                (II.2) 

 Trong đó: AS- diện tích vung đất được trải vải tăng cường. 
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D. Cốt ở phía sau mặt phá hoại (A) sẽ chịu kéo, vị trí B xẩy ra cơ chế cắt 

áng cắt trực tiếp:

i                                                                  b) T

Hình 3. Sơ đồ tính ứng suất cắt trong đất đắp 

 So sánh (II.1) và (II.2) cho thấy, khi có VĐKT tăng cường sức chống 
của đất đắp được tăng lên đáng kể (số hạng thứ 2 của vế phải công thức (II.2)). 

 Trong các thí nghiệm kéo và cắt trực tiếp được dùng để mô hình hoá tương 
ứng hai cơ chế trực tiếp khác nhau này. Đối với thí nghiệm cắt trực tiếp cho biết 
quan hệ chuyển vị cắt với ứng suất cục bộ, còn thí nghiệm kéo cho biết quan hệ 
chuyển vị và ứng suất cắt dọc theo cốt. Hình 4 cho thấy một công trình đát điển hình 

 trên bờ dốc bằng đất được gia cố. 

Hình 4. Mái dốc gia cố điển hình, mô hình tương tác cốt - đất 

 Phán đoán mặt trượt có thể sư dụng vòng cung trượt của Brshop, khả năng bị 
phá hoại C
trực tiếp. 

1/ Sức kh  là sức kháng cắt giữa đất với diện tích bề mặt phẳng của 

g tác giữa đất và vải 
địa kỹ thuật, hệ số kháng cắt trực tiếp được tính theo cong thức: 

cốt vải.  

 Theo nghiên cứu của Jewell (1984) trong trường hợp tươn
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A
Mặt có khả năng
bị phá hoại

Cốt làm gia cố

C
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   f' = 
ϕ
δ

tg
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 Trong đó: ϕ- góc nội ma sát của đất tư thío nghiệm cắt trực tiếp. 

   δ- góc bề mặt giữa cốt (VĐKT) và đất xxác định từ thí nghiệm. 

 - Đối với đất rời, thí nghiệm cho thấy góc ma sát giữa vải và đất δ ≈ góc nội 
ma sát ϕ của đất, tgδ ≈ tgϕ ⇒ f' ≈ 1.Do vậy gia cố cốt vải cho đất dắp là đất cát là 
hiệu quả không cao. 

- Trong tính toán thiết kế chọn vải để gia cố đất dính, thường xác định hệ số 
ma sát giữa đất và vải bằng thí nghiệm ma sát lực ma sát bề mặt (Interface Friction). 
Hiện nay, tại Viện nghiên cứu Khoa học và Kinh tế Thuỷ lợi, chỉ tiêu này xác địng 
trên thiết bị AIM-2656 (Modified Direct Shear Apparatus) của India. Quy trình thí 
nghiệm đi kèm thiết bị và phương pháp lấy mẫu theo tiêu chuẩn ASTM DS-2905. 
Bảng 3-3 cho biết ma sát tiếp xúc giữa Polyfelt geotextiles và những loại đất khác 
nhau. 
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Bảng 3-3. Ma sát bề mặt khi có và không có vải 

2/ Sức kháng kéo: là sức kháng do lực ma sát F xuất hiện giữa đất và bề mặ ma sát 
của cốt vải. Độ lớn của sức kháng do ma sát phụ thuộc vào góc ma sát bề mặt và 
ứng suất pháp truyền hiệu quả giữa đất và bề mặt cốt: 

   F = AS.p.tgδ = AS.p.f 

 trong đó:  AS- Diện tích ma sát 

   p- ứng suất pháp trung bình. Khi không có tải trọng ngoài thì                      

                                                                          p = γ.H 
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 Trong kết cấu đất đắp gia cường bằng VĐKT yêu cầu VĐKT phải có độ giãn 
dài nhỏ (≤5 ÷ 6%), sức bền chống kéo cao (≥ 100 ữ800KN/m). Đối với những công 
trình quan trọng thường dùng loại vải có độ bền chống kéo cao gấp 3÷4 lần lực kéo 
thiết kế. 



 Những yếu tố sau đâỳ ảnh hưởng đế sức chống trượt của lớp đất đắp được 
tăng cường VĐKT: 

  - Khả năng chịu lực của VĐKT 

  - Góc giữa mặt phẳng vải và mặt thẳng đứng (θ) 

  - Lực ma sát giữa vải và đất 

  - Sự dãn dài của VĐKT theo thời gian 

  - Khả năng chống lão hoá của VĐKT. 

2. ứng suất, biến dạng nén hông được cải thiện: 

 Kết quả từ thí nghiệm từ biến không nén hông (hình 5) cho thấy rằng sự biến 
dạng của geotextile gia tăng theo thời gian dưới tải trọng không đổi. Tuy nhiên, thí 
nghiệm từ biến (hình 6) dưới áp lực hông (trong đất), tính từ biến của polyfelt 
geotextiles thì không đáng kể. Thêm nữa, tính chất ứng suất biến dạng trong đất của 
Polyfelt geotextiles biểu thị cường độ và độ cứng cao hơn so với trường hợp thí 
nghiệm không nén hông. 

   

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Quan hệ biến dạng với thời gian của polyfelt geotextile từ thí nghiệm kéo 20 
độ 
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Hình 6. Quan hệ biến dạng với thời gian của polyfelt geotextile từ thí nghiệm kéo 
dưới áp lực đất ở 20 độ 



3. Khả năng thoát nước trong mặt phẳng: 

 Geotextile Polyfelt không dệt, xuyên kim, sợi liên tục cho phép sử dụng bất 
cứ vật liệu đắp nào sẵn có ở hiện trường bao gồm cả đất dính ẩm ướt, nếu có sự đầm 
nện và thi công đúng đắn. Khả năng thoát nưởc trong mặt phẳng của Polyfelt cho 
phép áp lực lỗ hổng của đất tiêu tán nhanh, cải thiện sự cố kết và gia tăng sức kháng 
cắt của đất. Vì vây, cho phép thi công nhanh và an toàn hơn (Resl và Werner, 1986). 
So với loại vật liệu gia cường khác, hiệu quả tiếp súc bề mặt với đất được cải thiện 
hơn. 

 

Chương IV 

Tính toán thiết kế 

IV.1. Định hướng chung  

IV.1.1. Các chức năng của vải địa kỹ thuật  

 Bước đầu tiên và cũng là bước quyết định trong việc thiết kế bất kỳ một loại 
vải là nhận biết các chức năng của vải, chức năng chủ đạo khi đặt nó vào giữa các 
lớp đất. Khi áp dụng vải vào trong xây dựng các đê, đập, tường chắn và các công 
trình cầu cống nhất thiết phải ước tính được tác dụng của vải qua mỗi giai đoạn với 
điều kiện cụ thể của đất. 

 Chức năng phân cách của vải là chủ đạo trong các trường hợp sau đây: 

- Trong xây dựng, khi áp lực đè trên vải không đủ lớn làm thay đổi cường 
độ kéo nén trong vải địa kỹ thuật. 

- Nếu dạng hư hỏng công trình là sạt lở ở nền do khả năng chống chịu kém 
của nó và các lớp đất đắp thì toàn bộ công trình sẽ bị lún dần. 

- Nếu thời gian đủ lớn để các lớp liên kết và làm tăng cường độ của nó sau 
mỗi lớp đất đắp. 

Chức năng gia cố và phân cách của vải là chủ yếu trong các trường hợp sau: 

- Vào giai đoạn cuối xây dựng khi áp lực đè của các lớp đất do chiều cao 
công trình đủ lớn làm thay đổi ứng suất mở rộng trong vải. Trong trường 
hợp này dạng hư hỏng do cung trượt giữa vải và nền xẩy ra. 

- Không đủ thời gian để các lớp đất cố kết làm tăng cường độ của nó sau 
mỗi lớp đất. 

Trong tất cả các chức năng trên, chức năng tiêu thoát và thấm nước cũng hết 
sức quan trọng làm giảm áp lực nước khe rỗng. 

IV.1.2. Chon vải để gia cố 
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Vải địa kỹ thuật được áp dụng vào các công trình đất có chiều cao đáng kể, 
nơi mà chức năng gia cố và phân cách là chính thì hai thông số của vải lọc có ảnh 
hưởng mạnh đến sự ổn định của hệ thống ba lớp (Đất nền - Vải gia cố - Đê) là: 



1. Khả năng dẫn nước theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang 

  2. Sức bền khi co giã 

 thêm vào đó, vải phải chịu được các phá hoại có thể trong xây dựng. 

 Nó đặc biệt tốt trong thời kỳ cố kết các lớp đất đắp, vì vậy thời gian xây dựng 
có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng dẫn nước của nền đê. Khi tính toán thời gian cố 
kết, sử dụng các lý thuyết cố kết thông thường (lý thuyết của Terzaghi), thường được 
giả thiết là dẫn nước một cách lý tưởng. Điều này thường đạt được bằng cách sử 
dụng vải lọc, vì nó có đặc tính dẫn nước theo cả 2 phương thẳng đứng và nằm 
ngang. 

 Một điều rõ ràng khi tính toán theo lý thuyết cố kết 3 chiều thì lực cắt trong 
các lớp đắp phụ thuộc vào khả năng dẫn nước của lớp tiếp giáp. Với mặt không 
thấm, lực cắt tăng lên rất nhanh do hiệu ứng Mandel - Cryer và kết quả là đê kém ổn 
định. Hiện tượng này có thể giảm đi nếu mặt có khả năng dẫn nước tốt được thay thế 
vào. Vì vậy, một vấn đề quan trọng là tìm tòi và thay thế các biên thuỷ lực dẫn nước 
tốt - Một trong các cách giải quyết là sử dụng POLYFELT TS. 

 Sức bền khi chịu co dãn của vải lọc và một đặc trưng quan trọng nhất cho ổn 
định của đê trên nền đất yếu bão hoà nứoc. Điều này dễ nhận biết khi nghiên cứu 
các dạng phá huỷ có thể, việc định loại vải cần xem xét khi phân tích ổn định. 

 

 

 

 

IV.2. Tính toán thiết kế 
IV.2.1. Các thông số thiết kế 
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.2.2.1. Phân tích ổn định 

Khi xây dựng đập, đê trên
m xét tới. Khi đó lớp đất phía
mặt cắt đập, đê để tính ổn địn
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 thông số cần thiết cho thiết kế 

ền đất yếu có chiều dày D, vấn đề ổ định cần phải 
ưới nền đất yếu được giả thiết là cứng. Hình1 mô 
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Các hệ số của đất φ và Cu có thể giảm xuống trước khi tính toán. Đối với đất 
đắp nhiều lớp có thể chọn giá trị trung bình (trong hình 4.2) 

 

Hình 4.2: Mặt cắt thiết kế 

 Trong đó: 

  h- chiều cao đập (m); 

  B- chiều rộng mặt mặt cắt (m); 

  B'- chiều rộng của hình chữ nhật thay thế tương đương với mặt cắt  
  B' = B + h.cotgβ 

  β- góc nghiên mái; 

  φ- góc ma sát trong của đất đắp; 

  γ- khối lượng riêng của đát đắp (kN/m3); 

  D- chiều dày lớp nền yếu bằng đất dính (m); 

  Cu- độ bền cắt khi không thoát nước của lớp đất (kN/m2); 

 Với nền đất yếu, cơ bản có 3 loại phá hoại do cắt như sau: 

  - Phá hoại nền 

  - Phá hoại chân 

  - Trượt do áp lực mở rộng 

 Đối với các loại phá hoại trên, hệ số Kc đặc trưng cho khả năng chịu tải được 
xẽm xét tới. 

 Giá trị Kc lớn nhất là hệ số hiệu chỉnh đối với ổn định đê đập. 

   Kc = 
h

Cu

.γ
    

1. Phá hoại nền: 

                                                                       8

B

B'

B

h
D



 Hình 2 đưa ra các dạng phá hoại nền, loại a được chọn, do ổn định hơn cả. Sơ 
đồ E-I cho các giá trị Kc là hàm số của D/B. 

Hình 4.3. Các dạng phá hoại nền 

 Với D/B ≥ 0,633, Kc = 0,189 và không đổi; giá trị này tương ứng với lời giải 
thích của Prandtl với Kc = 1/(2 + π) = 0,194 khi D/B ≥ 0,71. 

2. Phá hoại chân: 

Hình 3 đưa ra các dạng phá huỷ chân, trong đó loại a cũng được chọn vì ổn 
định hơn cả. 

h
D

 

Hình 4.5. Mặ

                                                         

a

b

c

b

c

a

n 
Hình 4.4. Các dạng phá hoại châ
b

B

t cắt trong trường hợp phá hoại chân 
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Mặt có khả năng
bị phá hoại



Sơ đồ khối xác định hệ số Kc

Việc xác định hệ số khả năng chịu tải Kc được sử dụng các sơ đồ từ E-II đến  

E-VII theo sơ đồ hình 5 dưới đây. 

b/h

kc

 

Hình 5: Sơ đồ hướng dẫn sử dụng từ E-II đến E-VII 

Sơ đồ khối từ E-II đến E-VII để xác định Kc

3. áp lực mở rộng: 

 Giả thiết mặt cắt thiết kế bị phá hoại do áp lực mở rộng, khi đó lực cắt ở thân 
hoặc các lớp đất đạt đến giá trị lực cắt tới hạn do không được thoát nước. Hệ số Kc 
trong trường hợp này có thể chọn theo sơ đồ E-VIII. 
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3 4

5

26

7

Start

No

Yes

Stop

Nhập th«nh số b/h = B/h

Tra bảng tìm Kc

Tra bảng tìm t/h

b/h > B/D ?

Tra bảng tìm b/h

Nhập th«nh số t/h = D/h

Chọn sơ đồ tính XB =B/Φ1

2

3

4

5

6

7



Hình 4.6: Biểu đồ lực cắt ở đê và các lớp ngăn cách 

Sơ đồ E-VIII xác định Kc cho đê bị phá hoại do áp lực mở rộng 

Hình 4.7: Các biểu đồ từ E-II đến E-VII xác định hệ số Kc trong việc nghiên cứu 
phá hủy chân  

4. Hiệu chỉnh các loại phá hoại: 

 Trong phân tích ổn định, các phá hoại này cần được hiệu chỉnh và tổ hợp ta 
được hệ số khả năng chịu tải lớn nhất Kc. 

 Khi biết Cu, chiều cao lớp đất đắp đầu tiên khi có thể xác định được, khi gỉa 
thiết biết h và các giá trị Cu yêu cầu và thực tế theo quan hệ sau: 

 Cu, yêu cầu = Kc.γ.h ≤ Cu, thực tế/fs

 Với fs- hệ số an toàn 

 Biểu đồ E-IX cung cấp số liệu sơ bộ để xác định các hệ số điều chỉnh để phá 
hoại nền hoặc chân đê. Theo luật tổng quát, sự phá hoại do áp lực mở rộng có thể 
hiệu chỉnh trong trường hợp độ dày lớp mỏng D. 

Sơ đồ E-IX: Hiệu chỉnh các loại phá hoại đê 

IV.2.2.2. Các giai đoạn đắp: 

 Nếu việc tính toán ổ định ở phần trên chỉ ra rằng: Lực cắt yêu cầu Cu,req là 
lớn hơn lực cắt thực tế Cu, act thì đê phải đắp theo giai đoạn, lực cắt tăng thêm do cố 
kết của đất cần phải được xem xét sau mỗi gia đoạn. 

  Gia số của lực cắt ∆Cu = tgϕ'.O.U 

 Trong đó: O = γ.h.B/B' (xem hình 4.8) 

   ϕ'- góc ma sát hữu ích 

   U- Mức độ đông kết (phụ thuộc thời gian) 
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t

t max

X

X



σ/
γh

B'

B

    Hình 4.8: Mặt cắt tính toán 

 

Nếu U = 1 thì số gia hạn sẽ là: ∆Cu, max = tgϕ'.γ.h.B/B' 

Với mỗi giai đoạn, các bước sau đây cần được tính toán để xác định thời gian 
cố kết: 

 1. Lựa chọn chiều cao mỗi đoạn hi 

 2. Tính số gia lớn nhất của lực cắt ∆Cu, max = tgϕ'.γ.hi.Bi/B' 

 3. Xác định lực cắt yêu cầu Cu, i 

 4. Xác định mức độ cố kết của mỗi lớp: 

 Ui = (Cu,i+1 - Cu,i)/(∆Cu,max,i - Cu,i + Cu,act) 

Để việc tính toán được đơn giản có thể dùng bảng như hình 7a. 

i hi Bi ∆Cu, max, i Cu, i Ui

- - -  ( Cu, act, i) - 

1      

2      

      

i - 1      

i   ∆Cu, max, i (Cu, i) (Ui) 

i +1    Cu, i+1  

      

 

Hình 4.8a. Bảng tính các giai đoạn đắp 
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h2
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h4

Hình 4.9: Quan hệ chiều cao mỗi lần đắp và lực cắt cho phép 

Tổng thời gian cần thiết để đạt tới mức độ đông kết mong muốn Ui, xem 
trong phần cố kết. 

IV.2.2.3. Cố kết: 

 Trong quá trình ép co của đất bão hoà nước, dưới tác dụng của tải trọng ngoài 
các hạt đất bị dịch chuyển đồng thời, nước bị ép thoát ra ngoài, lỗ rỗng của đất dần 
bị thu hẹp và đất ngày càng chặt lại. Hiện tượng ấy gọi là hiện tượng cố kết (ép co) 
thÊm. 

 Trong quá trình cố kết điều kiện biên thuỷ lực đóng vai trò quyết định. Do có 
khả năng dẫn nước tốt nên Polyfelt PS đóng vai trò như một mặt tiêu nước (bài toán 
cố kết một hướng) 

 Lý thuyết cố kết thấm cho phép ta tìm ra biểu thức của áp lực lỗ rõng Un và 
dựa vào giả thiết sau: 

 1. Tầng thấm đất chỉ bị ép co một hướng, do đó nước trong lỗ rỗng cũng chỉ 
bị thoát theo một hướng. 

 2. Đất nền đồng nhất, bão hoà nước, về mặt thuỷ lực nước liên thông với 
nhau. 

 3. Sự thấm phát sinh khi cố kết tuân theo định luật Darchy. 

 4. Trong quá trình cố kết: 

  - Hạt đất coi như không thể ép co được 

  - Nước trong lỗ rỗng không chịu nén 

  - Hệ số thấm và hệ số ép co coi như không đổi. 

 Phương trình vi phân cố kết thấm một hướng có dạng: 
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   2

2

Z
UnCv

t
Un

∂
∂

=
∂
∂

 

 Trong đó: Cv = 
a

k

n.
)01(

γ
ε+

 

Dùng phương pháp phân ly biến số để giải với giả thiết bề mặt đập là thấm vô 
hạn thì mức độ cố kết trung bình được tính như sau: 

 U = 1 -  ∑
∞=

=

−
m

m

M TveM
0

2 .)./2(
2

Víi: M = 0,5.π.(2m + 1); 

 m- chỉ số 

 Tv = Cv.t/l2 - là chỉ số thời gian 

 t- thời gian (sec) 

 l- chiều dài đường thấm lớn nhất. 

 Cv- hệ số cố kết xét với dòng chảy thẳng đứng (m2/s) 

 Biểu đồ E-X biểu diễn quan hệ giữa Tv với U. Từ tham số thời gian có thể 
tính được thời gian cố kết t như sau: 

  t = (Tv.D2/Cv) (sec) 

Biểu đồ E-X. Cố kết của các lớp đất 

Trong trường hợp trọng tải tăng tuyến tính, thời gian đông kết cần được giả 
thiết bắt đầu từ giữa của thời đoạn đắp ( hình 9 ) 

Độ nghiên của đường trong hình 9 chính là tốc độ đắp hữu hiệu, phụ thuộc 
vào phương tiện và xe máy dùng trong thi công. 

I I
t1

II II

t2

III

h

h3

h2

h1

t

 

Hình 4.10: Quan hệ chiều cao đắp và thời gian khi sử dụng POLYFELT TS, 
khi tính tải trọng tăng tuyến tính 
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IV.2.2.4. Lún: 

 Để tính toán lún trong thân công trình, giả thiết nền cứng dưới nền đê yếu và 
lớp nền  cứng đó không lún. Hơn nữa, giả thiết môđun cứng Es là hằng số trên toàn 
bộ chiều dày D, nếu suất hiện các lớp có Es khác nhau trong D thì có thể lấy xấp xỉ 
như sau: 

   Es = ∑ (Esi.Di)/ ∑ Di 

 Độ sâu chịu ảnh hưởng của tải trọng tính bằng 2B. Vì vậy nếu D lớn hơn 2B 
thì D/B có thể lấy giá trị lún giới hạn ở trung tâm để tính theo công thức của 
Steinbrenner:  

S∞ = D.f.γ.h/Es 

B

D

2B

z

σv

Hình 10. Phân bố ứng suất thẳng đứng trong đất 

 Với chiều dày lớp nền yếu ( ≤ 2.B) (m); f-hệ số ảnh hưởng, lấy trên sơ đồ E-
XI; γ.h- tải trọng tác dụng (kN/m2); Es- môđun cứng (kN/m2). 

Sơ đồ E-XI. Hệ số ảnh hưởng f 

IV.2.2.5. Kiểm tra ổn định tổng thể 

 Kiểm tra ổn định của công trình đất khi có các lớp vải tham gia. Khả năng 
chịu kéo của vải có thể tính được khi sử dụng các phân tích vòng cung trượt của 
Bishop hay Jabul. Vòng cung trượt với hệ số an toàn nhỏ nhất được xác định để 
đánh giá độ an toàn của công trình. 

1. Phương pháp cân bằng giới hạn: 

 ổn định tổng thể của một mái dốc là áp dụng các khái niệm cân bằng giới 
hạn trên một mặt phẳng phá hoại cung tròn giả thiết, xuất phát từ một phương trình 
về hệ số an toàn. Từ các phương trình đối với ứng suất toàn phần và ứng suất có hiệu 
quả theo hình 4.10 khi gia cố bằng vải. 

 - Phân tích ứng suất toàn phần: 
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i
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yiTiRliCiN

1

1 1
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θ

φ
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trong đó: 

  Fs- hệ số an toàn (lấy theo quy phạm TCVN5060-90) 

  Ni = Wicosθi 

  Wi- trọng lượng lát cắt 

  θi- góc hợp bởi đường nằm ngang và đường tiếp xúc ở trung tâm lát 
cắt. 

  ∆li- chiều dài cung của lát cắt 

  R- bán kính của cung tròn phá hoại 

  θ, θ - góc kháng cắt toàn phần và có hiệu quả. 

  C,C - lực dính toàn phần và có hiệu quả 

  Ti- sức kháng kéo cho phép của geotextiles 

  yi- tay đòn momen đối với geotextile ( chú ý rằng ở các vị tríbiến dạng 
theo chiều rộng, cánh tay đòn momen này có thể trở thành bằng R, thông thường là 
một giá trị biến dạng theo chiều rộng) 

  n- số lát cắt 

  m- số lớp vải 

Hình 4.11: Sơ đồ phân tích ổn định công trình đất được gia cố bằng vải khi sử dụng 
phương pháp cung trượt Bishop 

IV.3. Tính toán lựa chọn vải 

IV.3.1. Độ bền cơ học 
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 Để làm tốt các chức năng vải làm gia cố đất yếu, vải phải không bị đâm 
thủng hoặc bị phá hoại trong khi xây dựng. Khi xây lắp trên công trình, đặc biệt khi 
có kích thước lớn, có các vật liệu cứng, có cạnh góc và có chiều dầy lớp đắp không 
đủ lớn thì vải dễ bị chọc thủng hoặc phá toạc khác. Vì vậy, vải lọc chịu được các 
phá hoại khi xây dựng, xem đây là chức năng chính cần phải có. Trong thiết kế, 
trước tiên cần lựa chọn vải có chỉ tiêu tránh đâm thủng tốt, sau đó đến chỉ tiêu xé 
rách hơn là thừa nhận sự đâm thủng và sau đó tìm cách hạn chế sự xé rách. 



 Để tránh đâm thủng trong xây dựng, các thông số ảnh hưởng sau đây cần 
được ước tính để xác định lực đâm thủng: 

- Chiều dày ban đầu của lớp đất đắp trên vải, nó là hàm số của CBR. 

- Đá được sử dụng lẫn trong đất đặc biệt là đất Lateil (d trung bình ≥ 
50mm). 

- Loại phương tiện được sử dụng trong thi công, loại xe lu, diện tích tiếp 
xúc với đất và áp lực đất tác dụng lên vải. 

Chống chịu đâm thủng của vải có thể xác định dựa trên áp lực thẳng đứng tác 
dụng lên vải, được mô tả bằng phương trình sau: 

Fvert = [(π.dh)(hh).P]  (1) 

trong đó:  

Fvert- lực thẳng đứng tổng cộng tác dụng lên vải xung quanh vị trí đâm  

dh- đường kính lỗ trung bính trên vải 

hh- chiều cao bị kéo có thể lấy bằng dh

Hình 4.13: Sơ đồ tác dụng của viện đá lên vải 

Với mục đích thiết kế, các giá trị tính toán dh sau đây phù hợp: 

 Lớp đắp sắc nhọn: d50/5 < dh < d50/3

 Lớp đắp khá chòn: d50/3 < dh < d50

 Lực thẳng đứng bị giới hạn bởi bán kính kéo căng xung quanh chu vi tiếp xúc 
(dh). Trị số cường độ đâm thủng được đo bằng các kiểm tra đâm thủng trên vải lọc 
không thể so sánh trực tiếp được trừ khi 9dh bằng đường kính piston. Lực đâm thủng 
tính toán, Fvert, được biến đổi thành cường độ đâm thủng của vải (Fg) theo quan hệ: 

 
p

g

h

vert

d
F

d
F

=  

Vì vậy: 

 Fg = ph
h

phh
p

h

vert pdd
d

pdhd
d

d
F )(

))((
π

π
==  

Vì vậy, sức chống đâm thủng thiết kế của vải lọc sẽ là: 

 Fg(thiết kế) = (πdh)(P)(dp)Sf x hệ số an toàn 

 

IV.3.2. Yêu cầu chặn đất và thấm nước 
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IV.3.2.1. Xác định yêu cầu chặnh đất: 



 - Xác định thành phần hạt của đất: Thành phần của đất xác định theo ASTM 
D422. Đường thành phần hạt này dùng để xác định các thông số của đất dùng cho 
tính toán chặn đất. 

 - Xác địng chỉ số dẻo: Đối với đất hạt mịn có thể xác định chỉ số dẻo theo 
Atterberg theo ASTM D4318. 

 - Xác định tiềm năng phân rã của đất: Đối với đát hạt mịn có độ dẻo nhất 
định, ding phương pháp thử nghiệm theo ASTM D4221 để xác định tiềm năng phân 
rã của đất. Khả năng phân rã của đất thể hiện bằng chỉ số DHR (Double hydrometer 
ratio), Xác định theo công thức: 

  DHR = a1/a2

 Trong đó:  a1- hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,005mm bị rửa trôI sau khi mẫu thí 
ngâm trong nước cất và lọc chân không. 

   a2- Hàm lượng hạt đát nhỏ hơn 0,005mm của mẫu đối chứng 
(theo phương pháp thông thường) 

 Khi giá trị DHR > 0,5 đất có khả năng phân rã và ngược lại. 

 Sơ đồ (hình 4.13) dùng để tính vải dùng để chặn đất trong điều kiện dòng 
chảy động. 

 - Xác định kích thước lỗ vảI cho phép O95. 

 Kích thước lỗ vảI O95 không được lớn hơn giá trị tính toán theo yêu cầu chặn 
đất ở sơ đồ (4.14). 

 Kích thước lỗ vải O95 lấy theo phiếu giao nhận hàng hoặc thí nghiệm thực tế. 

IV.3.2.2. Xác định yêu cầu thấm của vải: 

 - Xác định độ them của đất (Ks) 

Đối với các trường hợp ứng dụng quan trọng, chẳng hạn đập đất, độ thấm của đất 
cần xác định bằng thí nghiệm theo ASTM D5084. 

Đối với các trường hợp không nguy hiểm hoặc khi thiết kế sơ bộ có thể xác định độ 
thấm (Ks) theo đồ thị, căn cứ vào d15 của đất. 

 - Xác định Gradient thủy lực có thể lấy theo đIũu kiện áp dụng như bảng 
(IV.3) 
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Aps dụng cho tiêu thoát nước Gradient thủy lực 

Đập đất ≥ 10 

Bảo vệ bờ, tiếp xúc dòng chảy 1,0 

Bảo vệ bờ, tiếp xúc với sóng ≥ 10 

Hào tiêu hạ nước ngầm 1,0 

Tiêu nước chân vỉ hè 1,0 



Kênh dẫn 1,0 

 - Xác định hệ số thấm tối thiểu cho phép của vảI (Kg): theo Giroud (1988) hệ 
số thấm của vảI phảI thoả mãn yêu cầu sau: 

  Kg ≥ Is.Ks

 Giá trị hệ số thấm của vải có thể xác định bằng thí nghiệm hoặc lấy từ phiếu 
chất lượng xuất hàng. 

 Tiêu chuẩn này có thể dựa vào bảng tổng kết sau (bảng 4.15) 

Các nhân tố ảnh hưởng Tiêu chuẩn thấm nước 

Loại vật liệu đắp ứng suất của phương 
tiện 

Kích thước lỗ hữu 
hiệu trên vải 

O90(Dw) 

Hệ số thấm Kg 
(cm/s) 

a Võa/nÆng O90(Dw) ≤ 0,10 Kg ≥ 100Ks

a NhÑ O90(Dw) ≤ 0,11 Kg ≥ 100Ks

b NÆng O90(Dw) ≤ 0,12 Kg ≥ 100Ks

b Võa/NhÑ O90(Dw) ≤ 0,15 Kg ≥ 100Ks

Tiêu chuẩn của vải: 

O90(Dw) = Lỗ hữu hiệu trên vải 

Kg- Hệ số thấm của vải 

Ks- Hệ số thấm của đất 

Loại vật liệu đắp: 

Loại vật liệu                                         Đặc tính của đất 

Loại “a”                                                Cu < 5 và d50 > 50 mm 

Loại “b”                                                Cu > 5 hoặc Cu < 5 và d50 > 50 mm 

Trong đó: Cu = d60/d10 – hệ số đồng đều 

Tải trọng phương tiện: 

Nhẹ     ≤ 10 xe/ngày 

Võa     10 – 100 xe/ngµy 

Nặng   ≥ 100 xe/ngày 

 Bảng 4.15: Tiểu chuẩn thấm của Polyfelt TS trong xây dựng 

IV.3.2.3. Yêu cầu chống lấp tắc: 

 Để giảm tối thiểu nguy cơ lấp tắc phải tuân theo các nguyên tắc sau: 
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- Dùng vải có kích thước lỗ hổng O95 cho phép lớn nhất trong khi vẫn đảm 
bảo yêu cầu chặn đất. 



- Đối với loại vải không dệt, dùng loại vải có độ rỗng không nhỏ hơn 30%. 

- Đối với loại vải dệt, dùng loại có diện tích các lỗ hổng không dưới 4% so 
với tổng diện bề mặt. 

- Trong những trường hợp áp dụng quan trọng nên thí nghiệm trong phòng 
để xác định khả năng lấp tắc của vải. 

IV.3.3. Yêu cầu tuổi thọ 

 Trong quá trình lắp đặt nếu vải bị phơi nắng trong thời gian dài thì phải dùng 
vải có hàm lượng muối than cao để chống lão hoá do tia cực tím. 

 Trong các trường hợp tiếp xúc với háo chất phải thí nghiệm cho từng trường 
hợp cụ thể trước khi quyết định chọn vải. 

Các chỉ số tiêu chuẩn cho dưới đây của POLYFELT TS đã được kiểm tra 
trong phần vải lọc. 

Các tham số vải lọc thích hợp Polyfelt 

Thông số Tiêu 
chuẩn 

Đơn vị TS500 
(140g/m
2) 

TS600 
(200g/m
2) 

TS700 
(280g/m
2) 

TS750 
(350g/m
2) 

TS800 
(400g/m
2) 

Sức chống 
chịu đâm 
thủng 

DIN 
54307 

N 1350 1800 2600 3000 3400 

Độ dãn dài ASM 
D4595 

% 50 – 80 50 – 80 50 – 80 50 – 80 50 – 80 

Kiểm tra bằng 
khối đá rơi 

       

        

        

        

        

        

 

Chương V. Công nghệ thi công 

ích lợi của Polyfelt geotextile: 

 - Giảm lượng vật liệu đắp và đất đai cần thiết và do đó giảm giá thành xây 
dựng. 

 - Cho phép dùng đất tại chỗ ít kén chọn hơn để đắp. 
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 - Tăng hệ số an toàn của các mái dốc kém ổ định. 



 - Có thể đắp đập trên nền mềm yếu. 

 - Cho phép xây dựng các công trình đất dựng đứng. 

 - Cho phép tiêu ngang tại mặt. 

 - Rút ngắn thời gian thi công. 

 - Chịu được sự phá do xây dựng áp đặt bởi thiết bị đầm. 

 

V.3.6. Tiết kiệm giá thành: 

 Geotextile có thể xây dựng an toàn các mái dốc 1H:1V không cần hệ thông 
đỡ đắt tiền, căn bản giảm đất đai và khối lượng đắp. Giá thành công trình có thể 
giảm đáng kể khi tránh được giá thành cao của việc nhập vật liệu đắp thích hợp. Do 
vật liệu đắp tại chỗ ít kén chọn có thẻ dùng được với Polyfelt geotextile nên việc tiết 
kiệm giá thành vật liệu từ khối lượng đến chất lượng sẽ điều chỉ giá thành gia cố. 
Ngoài ra xem xét việc tiết kiệm đất đai thì các công trình dôc đựng gia cố bằng 
Polyfelt là hiệu quả về giá thành hơn các mái dốc đất không gia cố. 

Chương III. 

Sơ đồ E-XI. Hệ số ảnh hưởng f 

I.4. Nội dung tính toán. 

1. Lựa chọn loại vải. 

2. Kiểm tra ổn định cho toàn bộ đê. 

3. Chọn các giai đoạn đắp. 

4. Thời gian cố kết đòi hỏi của các giai đoạn. 

Hình...Mặt cắt tính toán 

a/Kiểm tra lún trồi: 

 Nền mất ổ định và lún trồi khi: qmax < Ptt  

 Trong đó: qmax- khả năng chịu tải của đất nền 

   qmax = γ.Nc

   Nc- hệ số chịu tải, tra biểu đồ khi biết Bvtb/h 

   Bvtb-chiều rộng đáy đắp trên nền đất yếu. 

b/Kiểm tra trượt cục bộ: 

 Hệ số an toàn K xác địmh như sau: 

  K = f.A + B.
H

Cu

.γ
 

 Trong đó: f, Cu - hệ số ma sát và lực dính đất nền   
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        A, B- là các hệ số, Tra bảng B-1. 



 NếuK < [k] nền đường bị trượt cục bộ. 

c/Tính lún: (Dự báo độ lún trong điều kiện đất nền lún ổn định) 

 Độ lún được xác định theo công thức: 

   S =∑
= +

−n

i
i

i

i hi
1 1

1 .
1

2
ε
εε

       

 Với: ε1i-phụ thuộc vào P1i

  ε2i- phụ thuộc vào P2i

  ε1i - ε2i = Cc.lg
voi

hizi

σ
σσ +'

 

 Từ đó ta có: 

  S =∑
= +

n

i
i

i

c h
e

C
1 0

.
1

. lg
voi

hizi

σ
σσ +'

 

 Trong đó: 

  Cc- chỉ số nén, hay dộ dốc của đường cong cố kết đối với các lớp đất. 

  e0i- hệ số rỗng ban đầu của lớp đất thứ i 

  hi- bề dầy của lớp đất thứ i 

  σzi- ứng suất trên đỉnh của tâng đất thứ i gây ra do trọng lượng của đất 
đắp. 

  σhi- ứng suất trên đỉnh của lớp đất thứ i gây ra bởi các lớp đất tự nhiên 
bên trên. 

  σvoi- cường độ của lớp đát thứ i. 

 Để thực hiện việc tính toán lún, phương pháp hay làm là thực hiện việc chia 
lớp đất nền thành nhiều lớp, việc tính toán được thực hiện trong bảng. 

 Trong đó: Cui- lực dính của đất nền khi đắp ở lớp i+1 

   Cui= Cu,(i-1) +δC = Cu,(i-1) + U.γ.H1.tgϕ  

   F- hệ số an toàn trong giai đoạn thi công 

 - Kiểm tra ổn định: 

 Nhân tố ổn định xác định từ công thức: 

   Ni+1 = 
i

i

H
C
.γ

 

 Dùng toán đồ Pilot - Moreau ta có: 
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  Với D/Hi+1 cho ta F(N{i+1}) để so sánh với [F], đánh giá việc chọn chiều 
cao đắp trên có phù hợp với đất nền không. 



3.Tính thời gian chờ đợi giữa hai giai đoạn: 

 Với công thức tính thời gian cố kết có dạng: U = 1 - (1-Uh)(1-Uv) 

 Với độ cố kết theo phương thẳng đứng là rất nhỏ, có thể coi là gần bằng 0, ta 
có độ cố kết theo phương ngang tương đương với độ cố kết chung. 

 Công thức tính thời gian cố kết một cách gần đúng sẽ có dạng: 

  t = 
hw

e

h

e

Ud
D

C
D

−⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1

1ln.
4
3ln

.8

2

 

với De là đương kính của hình trụ tròn dất sẽ được cố kết 

  De =1,05S- nếu bố trí bấc thấm dạng tam giác 

  De =1,13S- nếu bố trí bấc thấm dạng ô vuông 

  S- khoảng các giữa các bấc thấm 

  Ch- hệ số cố kết theo phương ngang của đất nền. 

  dw- đương kính tương đương của bấc thấm 

Việc chi giai đoạn đắp và thời gia chờ đợi sau mỗi gia đoạn có thể hiển thị trên biểu 
đồ: 

IV. Thiết kế VĐKT để tăng cường ổ định đất đắp. 

IV.1. Thiết kế khoảng cách giữa hai lớp vải: 

• Khoảng cách lớn nhất giữa hai lớp vải được xác định từ 2 điều kiện sau:  

- Phân bố áp lực trong các lớp đất.   

  - Sức chịu kéo của vải. 

 Thường giả thiết áp lực phân bố đều theo phương thẳng đứng, hình 3. Theo 
Terzaghi - Peck (1967) áp lực đó bằng: 

  σH = 0,65.Ka.(1,5.qs + γ.∑Hi) 

Trong đó: 0,65- là hệ số hiệu chỉnh khi có sự tham gia của VĐKT 

  Ka- hệ số Rankine 

  γ- dung trọng đất đắp 

  ∑Hi- độ dày lớp tích luỹ thứ i từ trên xuống 

  qs- áp lực tĩnh của lớp chất tải. 

 Với khả năng chịu kéo của vải Nmax lập được công thức tính khoảng cách Hi 
giữa hai lớp vải như sau: 

  Nmax = Hi.σH 
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  Hi = 
∑+ )..5,1.(.65,0

max

isa HqK
N

γ
 



• Chiều dài neo vải vào đất (Li) được tính từ điều kiện cân bằng: 

K.Nmax = 2.Li.γ.∑Hi.tgθ 

 hay Li = 
∑ θγ tgH

NK

i ...2
.

max  

 Trong đó: K- hệ số an toàn 

   θ- góc ma sát giữa đất và vải 

IV.2. Tiêu chuẩn thiết kế ổ định tổng thể: 

 ổn định tổng thể có thể sử dụng các phân tích vòng cung trượt của Bishop 
trong bài toán phẳng (hình 4) 

 - Mô mem gây trượt: 

    Md = W.d 

 - Mô mem chống trượt: 

   + do ma sát đất nền:    Mr = C.L.R 

   + do sức chịu kéo căng của vải:  Mt = T.y 

 - Với k là hệ số an toàn ta có tiêu chuản thiết kế là: 

   Mt + Mr = k.Md

   hay T = LC
R

dWk ...
−  

Trong đó: T- khả năng chịu kéo của vải 

  W- trọng lượng khối đất trượt 

  L- chiều dài cung trượt 

  C- lực dính của đất  

 Nếu bố trí nhiều lớp vải thì coi T phân bố đều cho các lớp để tính toán. Lúc 
đó cần kiểm tra ổ định cục bộ của các lớp tức là các lớp không bị trượt trên vải. Tức 
là nếu Tvải là khả năng chịu kéo của loại vải được bố trí thì tiêu chuẩn thiết kế là: 

   T < F < Tv¶i
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